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1. Tính cấp thiết của đề tài 

Vốn là yếu tố cơ bản không thể thiếu được trong quá trình sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời là yếu tố rất quan trọng 

đối với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế quốc dân. 

Trong  thời kỳ bao cấp, với cơ chế quản lý tập trung bao cấp Nhà 

nước cung cấp các yếu tố đầu vào, bao tiêu sản phẩm đầu ra và chịu 

trách nhiệm bù lỗ khi doanh nghiệp hoạt động không có hiệu quả. Do 

đó hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp diễn ra hết 

sức trì trệ, bị động nên việc huy động và sử dụng vốn của các doanh 

nghiệp thường không hiệu quả. Chuyển sang cơ chế thị trường có sự 

quản lý của Nhà nước các doanh nghiệp phải tự kinh doanh, hạch toán 

lỗ lFi do đó một trong những yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp 

là phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh mà hiệu quả đó phụ 

thuộc rất lớn vào việc quản lý và sử dụng vốn. Vì vậy phân tích, đánh 

giá và đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn và nâng 

cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là công tác không thể 

thiếu trong hoạt động quản lý tài chính của doanh nghiệp 

Công ty Giấy Tissue Sông Đuống là một doanh nghiệp Nhà nước 

hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất giấy tissue cuộn lớn, 

tissue thành phẩm và gỗ dán chịu nước phục vụ nhu cầu tiêu dùng 

trong nước và xuất khẩu sang các nước châu á, châu Âu và châu Mỹ. 

Thị trường tiêu thụ của Công ty ngày càng rộng lớn nhưng cũng chịu 

sự cạnh tranh gay gắt bởi sản phẩm của các công ty sản xuất kinh 

doanh giấy, gỗ khác trong và ngoài nước. Thực tế trên đặt ra yêu cầu 

cho doanh nghiệp là phải quản lý   và sử dụng vốn Nhà nước giao sao 

cho có hiệu quả nhằm tăng lợi nhuận góp phần tăng khả năng cạnh 

tranh trong trong nền kinh tế thị trường. 

 Nhận thức được vấn đề đó tôi đF lựa chọn đề tài: " Nâng cao hiệu 

quả sử dụng vốn tại công ty Giấy Tissue Sông Đuống - Tổng công ty 

Giấy Việt Nam" làm đề tài luận văn tốt nghiệp. Hy vọng kết quả 

nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý 

sử dụng vốn tại công ty. 

2. Tình hình nghiên cứu 

 Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các doanh 

nghiệp ở nước ta là một trong những nội dung quan trọng trong công tác 

quản trị tài chính doanh nghiệp đF được nhiều tác giả đề cập và nghiên cứu, 

có thể kể đến như sau: 

1- Nguyễn Ngọc Định - Luận án PTS khoa học kinh tế - Quản lý và 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở Việt Nam. 
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2- Trương Thị Hà - Luận án TS kinh tế - Khai thác các nguồn vốn và 

biện pháp quản lý sử dụng vốn trong các doanh nghiệp vận tải hàng hoá 

đường bộ ngành Giao thông vận tải, 2002 

3- Trần Văn Hồng - Luận án TS kinh tế - Đổi mới cơ chế quản lý sử 

dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước, 2002 

4- Ngô Thị Năm - Luận án TS kinh tế - Giải pháp huy động vốn đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội, 2002 

Mặc dù các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở các doanh 

nghiệp đF được nghiên cứu khá nhiều dưới các khía cạnh khác nhau và tại 

các doanh nghiệp khác nhau song vấn đề: “ Nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn ở Công ty Giấy Tissue Sông Đuống - Tổng công ty Giấy Việt Nam ” 

cho đến nay chưa có ai nghiên cứu và cũng là nội dung chính mà luận văn 

đề cập tới. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

- Mục đích nghiên cứu:      

Phân tích thực trạng sử dụng vốn từ đó đề xuất những giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty Giấy Tissue Sông 

Đuống  

-   Nhiệm vụ nghiên cứu:    

+ Làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở khoa học về quản lý sử dụng vốn và 

tiêu chí hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế 

thị trường. 

     + Phân tích thực trạng quản lý và sử dụng vốn của Công ty Giấy 

Tissue Sông Đuống qua đó rút ra những ưu điểm và nhược điểm cần 

khắc phục. 

    + Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng 

vốn ở Công ty Giấy Tissue Sông Đuống. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng quản lý  vốn và hiệu 

quả sử dụng vốn tại Công ty Giấy Tissue Sông Đuống. 

- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình quản lý sử dụng vốn 

trong khoảng thời gian từ năm 2004 – 2008 

5. Phương pháp nghiên cứu:  

Luận văn sử dụng các phương pháp sau để nghiên cứu: 

- Phương pháp thực chứng so sánh 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp 

- Phương pháp diễn dịch và quy nạp 

6. Dự kiến những đóng góp mới của luận văn 

- Về lý luận: 

   + Góp phần hệ thống hoá lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn 

cấp doanh nghiệp. 

   + Góp phần hệ thống hoá các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. 

- Về thực tiễn: 

   + Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình quản lý, sử dụng vốn của 

Công ty Giấy Tissue Sông Đuống trong những năm gần đây, phát hiện 

những tồn tại và chỉ ra nguyên nhân của tồn tại đó. 

   + Đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử 

dụng vốn của Công ty Giấy Tissue Sông Đuống trong điều kiện hiện 

nay. 

7. Kết cấu của luận văn 
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Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận 

văn được bố cục làm 3 chương: 

Chương 1:    Những vấn đề cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn 

trong doanh nghiệp  

Chương 2:  Thực trạng quản lý sử dụng vốn ở Công ty Giấy Tissue 

Sông Đuống - Tổng công ty Giấy Việt Nam trong những năm 2004 - 

2008. 

Chương 3:  Các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở 

Công ty Giấy Tissue Sông Đuống - Tổng công ty Giấy Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

Chương 1 

Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử 

dụng vốn trong doanh nghiệp 

1.1 .Vốn 

1.1.1. Khái niệm vốn 

Vốn là giá trị toàn bộ tài sản doanh nghiệp dùng để tiến hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời. 

1.1.2. Đặc trưng của vốn 

- Vốn đại diện cho một lượng giá trị tài sản có nghĩa là vốn phải 

đại diện cho một lượng giá trị thực của tài sản hữu hình và vô hình. 

- Vốn phải được vận động nhằm mục đích sinh lời. 

- Vốn phải được tích tụ và tập trung đến một lượng nhất định nào 

đó mới có thể phát huy tác dụng. 

- Vốn có giá trị về mặt thời gian. 

- Vốn luôn gắn với chủ sở hữu nhất định. 

-  Vốn là một loại hàng hoá đặc biệt được mua bán trên thị trường 

dưới hình thức mua bán quyền sử dụng vốn.  

1.1.3. Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp 

- Vốn  là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho sự ra đời và tồn tại của 

doanh nghiệp. 

- Quy mô vốn của doanh nghiệp nhiều hay ít sẽ quyết định quy 

mô tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến trình độ trang bị kỹ thuật và công nghệ, 

năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quy mô thị trường và khả 

năng thâm nhập, mở rộng thị trường của doanh nghiệp.  

- Vốn là yếu tố quyết định đến việc đáp ứng các yêu cầu nghiên 

cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào 

sản xuất kinh doanh, quyết định khả năng đổi mới trang thiết bị, quy trình 

công nghệ, phương pháp quản lý trong doanh nghiệp. 

- Quy mô vốn là một trong những tiêu thức quan trọng để phân 

biệt quy mô doanh nghiệp lớn hay nhỏ.  

1.1.4. Phân loại vốn kinh doanh  

      1.1.4.1. Phân loại vốn theo đặc điểm luân chuyển của vốn 

a/ Vốn cố định 

Vốn cố định của doanh nghiệp là bộ phận vốn đầu tư ứng trước về tài 

sản cố định mà đặc điểm của nó là luân chuyển dần từng phần trong nhiều 
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chu kỳ sản xuất kinh doanh và hoàn thành một vòng tuần hoàn khi tài sản 

cố định hết thời gian sử dụng. 

Vốn cố định là bộ phận vốn quan trọng trong toàn bộ vốn của doanh 

nghiệp. Quy mô của vốn cố định nhiều hay ít sẽ quyết định quy mô của tài 

sản cố định, ảnh hưởng rất lớn đến trình độ trang bị kỹ thuật và công nghệ, 

năng lực sản xuất của doanh nghiệp.  

b/ Vốn lưu động  

Vốn lưu động của doanh nghiệp là số vốn tiền tệ ứng trước để đầu 

tư, mua sắm các tài sản lưu động của doanh nghiệp. 

1.1.4.2. Phân loại nguồn vốn theo hình thức sở hữu 

- Vốn chủ sở hữu: Là số vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp.  

- Các khoản nợ phải trả bao gồm các khoản vay (vay ngắn hạn, vay dài 

hạn); các khoản phải thanh toán cho công nhân viên, các khoản phải trả 

nhà cung cấp, các khoản phải trả, phải nộp khác. 

1.1.4.3. Phân loại nguồn vốn theo phạm vi huy động vốn 

- Nguồn vốn bên trong doanh nghiệp: Bao gồm lợi nhuận để lại nhằm 

tăng thêm vốn phát triển sản xuất kinh doanh và tiền khấu hao tài sản cố 

định 

- Nguồn vốn bên ngoài doanh nghiệp: Là nguồn vốn doanh nghiệp có 

thể huy động từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp.  

 1.1.4.4. Phân loại nguồn vốn theo thời gian huy động  

- Nguồn vốn thường xuyên (nguồn vốn dài hạn): Bao gồm vốn chủ sở 

hữu và các khoản vay dài hạn.  

- Nguồn vốn tạm thời: Là nguồn vốn có tính chất ngắn hạn (dưới 1 

năm) bao gồm tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại, các khoản nợ tích 

luỹ (nợ tiền lương và bảo hiểm xF hội đối với người lao động, các khoản 

nợ phí, thuế đối với ngân sách, các khoản tiền đặt cọc của khách hàng …).  

1.2.  Hiệu quả sử dụng vốn 

1.2.1. Khái niệm 

 Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế 

phản ánh trình độ quản lý sử dụng vốn của doanh nghiệp vào hoạt động 

sản xuất kinh doanh nhằm đạt được lợi ích tối đa hoặc tối thiểu hoá số 

vốn và thời gian sử dụng vốn trong điều kiện nguồn lực xác định phù hợp 

với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. 

         1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn  

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ là điều kiện trực tiếp trong 

việc tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ đảm bảo an toàn tài chính cho 

doanh nghiệp.  

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ là điều kiện để doanh nghiệp 

tham gia vào quá trình cạnh tranh trên thị trường. 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ giúp cho doanh nghiệp đạt 

được mục tiêu gia tăng giá trị tài sản của chủ sở hữu và các mục tiêu khác 

của doanh nghiệp như nâng cao uy tín của công ty trên thương trường.  

          1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của 

doanh nghiệp 

          1.2.3.1. Những nhân tố khách quan 

- Trạng thái phát triển kinh tế 

Khi nền kinh tế ổn định và tăng trưởng sẽ làm tăng doanh thu và 

lợi nhuận của doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng vốn sẽ tốt. Ngược lại khi 

nền kinh tế có những biến động có khả năng gây ra những rủi ro trong 
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kinh doanh hay khi nền kinh tế suy thoái thì thất nghiệp, khủng hoảng, 

phá sản xảy ra, khi đó doanh nghiệp khó có điều kiện phát triển sản xuất 

kinh doanh và do đó ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. 

- Cơ chế quản lý và các chính sách kinh tế của nhà nước 

Sự thay đổi trong cơ chế quản lý và chính sách của nhà nước đều 

trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nói chung và 

hiệu quả sử dụng vốn nói riêng của doanh nghiệp.  

Một số chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước ảnh hưởng đến hiệu quả sử 

dụng vốn như : 

+ Chính sách lFi suất: 

+ Chính sách tỷ giá.  

+ Chính sách thuế.  

            - Sức mua của thị trường. 

     - Thị trường tài chính  

- Mức độ lạm phát 

- Rủi ro bất thường trong kinh doanh 

    1.2.3.2. Những nhân tố chủ quan 

 - Xác định nhu cầu vốn và sử dụng vốn kinh doanh 

- Yếu tố chi phí  
- Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành sản xuất kinh doanh 

- Lựa chọn phương án đầu tư 

- Năng lực quản lý của doanh nghiệp 

          1.2.4. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong 

doanh nghiệp.  

1.2.4.1. Các chỉ tiêu tổng hợp 

- Hiệu suất sử dụng vốn (Vòng quay toàn bộ vốn):  

- Tỷ suất sinh lời của tài sản (Mức doanh lợi trước thuế và lFi vay 

của tổng vốn kinh doanh)                                                  

- Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh                                                                 

- Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 

1.2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 

 

- Hiệu suất sử dụng TSCĐ                                   

- Hiệu suất sử dụng vốn cố định 

- Hàm lượng vốn cố định                                              

- Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định 

1.2.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 

- Số vòng quay vốn lưu động 

- Kỳ luân chuyển vốn lưu động 

   - Hiệu suất sử dụng vốn lưu động 

- Hàm lượng vốn lưu động (mức đảm nhận vốn lưu động) 

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 

- Khả năng thanh toán nhanh 

- Vòng quay các khoản phải thu 

- Kỳ thu tiền trung bình                                                                           

- Tỷ suất lợi nhuận (mức doanh lợi) vốn lưu động 
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Chương 2 

Thực trạng quản lý sử  dụng vốn ở Công ty giấy tissue 

sông đuống  tổng công ty giấy việt nam 

 2.1. Tổng quan về Công ty Giấy Tissue Sông Đuống - Tổng công ty 

Giấy Việt Nam 

      2.1.1. Lịch sử trình hình thành và phát triển của Công ty Giấy Tissue 

Sông Đuống  

Ngày 01/7/2005 Tổng công ty Giấy Việt Nam thành lập Công ty 

giấy Tissue Sông Đuống trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam trên cơ 

sở Nhà máy Gỗ Cầu Đuống. 

      2.1.2. Lĩnh vực và mục tiêu kinh doanh của Công ty Giấy Tissue Sông 

Đuống  

* Lĩnh vực kinh doanh   

- Sản xuất các sản phẩm giấy vở cung cấp cho thị trường trong 

nước  

- Sản xuất giấy Tissue cuộn lớn cung cấp cho các doanh nghiệp 

chế biến giấy thành phẩm trong nước và xuất khẩu sang các nước như: úc, 

Canada, Mỹ, Hàn Quốc 

- Sản xuất giấy ăn, khăn ăn, giấy vệ sinh mang thương hiệu 

Watersilk 

- Sản xuất gỗ dán chất lượng cao phục vụ cho ngành công nghiệp, 

xây dựng và dân dụng 

* Mục tiêu kinh doanh 

Mục tiêu kinh doanh của Công ty Giấy Tissue Sông Đuống là trở 

thành nhà sản xuất và cung cấp các sản phẩm giấy và gỗ dán chất lượng 

hàng đầu Việt Nam. Không ngừng củng cố và phát triển thương hiệu 

Watersil, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi 

nhuận, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống của cán 

bộ công nhân viên trong công ty.  

     2.1.3. Bộ máy tổ chức của Công ty Giấy Tissue Sông Đuống 

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty  

2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 

2.1.3.3. Mối quan hệ giữa các bộ phận 

    2.1.4. Đặc điểm về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

Giấy Tissue Sông Đuống 

2.1.4.1. Sản phẩm của Công ty Giấy Tissue Sông Đuống 

Sản phẩm chính của công ty là giấy vở tập, giấy tissue cuộn lớn, 

giấy tissue thành phẩm và gỗ dán cung cấp cho thị trường trong nước và 

xuất khẩu sang các nước trên thế giới.  
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2.1.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm từ 2004 đến 2008 

Bảng 2.1: Tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2004 - 2008 

                                                                                       Đơn vị tính: 1000đ 

TT Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 

1  Sản lượng tiêu thụ      

- Gỗ dán (m3) 1.420 1.440 1.405 1.414 1.440 

- Giấy Tissue (tấn) 8.100  8.150 8.200 8.250 8.550 

2  Doanh thu 128.750.800 132.680.200 136.760.700 138.270.000 161.798.500 

3  Doanh thu xuất khẩu 38.600.750 39.804.000 747.866.900 48.394.500 64.719.400 

4  Tổng chi phí sản xuất 127.670.900 131.270.500 134.790.200 137.851.500 158.240.750 

5  Lợi nhuận trước thuế 1.079.900 1.409.700 1.970.500 418.500 3.557.750 

6  Lợi nhuận sau thuế 734.332 958.596 1.339.940 300.600 2.561.580 

7  Tổng giá trị tài sản 141.122.345 163.321.305 223.109.077 285.314.786 323.800.342 

8  Số lao động bình 

quân (người) 

 

325 

 

330 

 

335 

 

388 

 

405 

9  Tổng quỹ lương 5.070.000 5.385.600 5.427.000 5.475.600 5.980.800 

 

 2.2. Thực trạng quản lý sử dụng vốn ở Công ty  

      2.2.1. Cơ cấu  nguồn vốn của Công ty 

Bảng 2.2: 

Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của 

 Công ty Giấy Tissue Sông Đuống 

 

 

Chỉ 

tiêu 

Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 

Giá trị 

 (ng.®) 

% Giá trị (ng.đ) % Giá trị 

(ng.®) 

% Giá trị 

(ng.®) 

%

Tổng 

nguồn vốn 

 

141.122.345 

 

100 

 

163.321.305 

 

100 

 

223.109.077 

 

100 

 

285.314.786 100

Vốn chủ 

sở hữu 

 

57.865.491 

 

41 

 

63.786.542 

 

39 

 

95.213.645 

 

42,7 

 

114.548.962 40,1

Nợ phải 

trả 

 

83.256.854 

 

59 

 

99.534.763 

 

61 

 

127.895.432 

 

57,3 

 

170.765.824 59,9

(Nguồn: Báo cáo tài chính của Công ty Giấy Tissue Sông Đuống từ năm 

2004 đến năm 2008) 

- Về tổng nguồn vốn: 

 Tổng nguồn vốn kinh doanh của công ty trong giai đoan từ 2004 đến 2008 

đF tăng với tốc độ tương đối cao.  

- Về cơ cấu ngồn vốn:  

+ Vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng nhỏ hơn so với khoản nợ phải trả 

trong tổng nguồn vốn, nhưng tốc độ tăng nguồn vốn chủ sở hữu là khá cao. 

+ Các khoản nợ phải trả chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn 

của công ty và có tốc độ tăng khá cao. 

      2.2.2. Cơ cấu tài sản của Công ty 

Bảng 2.3:  
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Cơ cấu tài sản của công ty giấy tissue sông đuống 

giai đoạn 2004-2008 

Chỉ 

tiêu 

Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 

Giá trị 

(ng.®) 

% Giá trị 

(ng.®) 

% Giá trị 

(ng.®) 

% Giá trị 

(ng.®) 

% Giá trị 

(ng.®) 

% 

Tổng tài 

sản 

 

141.122.345 

 

100 

 

163.321.305 

 

100 

 

223.109.077 

 

100 

 

285.314.786 

 

100 

 

323.800.342 

 

100 

Tài sản 

ngắn hạn 

 

43.216.891 

 

30,6 

 

55.764.238 

 

34,1 

 

61.007.452 

 

27 

 

73.967.534 

 

26 

 

79.874.651 

 

24,7 

Tài sản 

dài hạn 

 

97.905.454 

 

69,4 

 

107.557.067 

 

65,9 

 

162.101.625 

 

73 

 

211.347.252 

 

74 

 

243.925.691 

 

75,3 

(Nguồn: Báo cáo tài chính của Công ty Giấy Tissue Sông Đuống từ năm 

2004 đến năm 2008) 

+ Về tổng tài sản: Tài sản của công ty trong giai đoạn từ năm 

2004 đến năm 2008 tăng tương đối cao. 

+ Về tài sản ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng nhỏ so với 

tổng tài sản nhưng qua 5 năm tài sản ngắn hạn cũng có sự tăng trưởng năm 

sau cao hơn năm trước song không ổn định. 

+ Về tài sản dài hạn: Tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng 

tài sản của công ty và có tốc độ tăng trưởng cao. 

      2.2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn ở công ty qua hệ 

thống chỉ tiêu: 

     2.2.3.1. Hiệu quả sử dụng vốn chung 

Bảng 2.4: 

Hiệu quả sử dụng vốn của công ty giấy tissue sông đuống 

giai đoạn 2004-2008 

Chỉ 

 tiêu 

Năm  

2004 

Năm  

2005 

Năm 

 2006 

Năm  

2007 

1. Doanh thu thuần (nghìn đồng) 
128.750.800 132.680.200 136.760.700 138.270.000 

2. Tổng chi phí sản xuất (nghìn 

đồng) 127.670.900 131.270.500 134.790.200 137.851.500 

3. Lợi nhuận sau thuế (nghìn 

đồng) 734.332 958.596 1.339.940 300.600 

4. Tổng nguồn vốn (nghìn đồng) 141.122.345 163.321.305 223.109.077 285.314.786 

5. Nguồn vốn chủ sở hữu (nghìn 

đồng) 

57.865.491 63.786.542 95.213.645 114.548.962 

6. Nợ phải trả (nghìn đồng) 83.256.854 99.534.763 127.895.432 170.765.824 

7. Tỷ suất tự tài trợ (%) 41 % 39 % 42,7 % 40,1 % 

8. Hệ số khả năng thanh toán 

tổng quát (lần) 

1,69 lần 1,64 lần 1,74 lần 1,67 lần 

9. Hệ số nợ (%) 59 61 57,3 59,9 

10. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế 

trên doanh thu (%) 

0,57 0,72 0,98 0,22 

11. Hiệu suất sử dụng vốn 0,912 0,812 0,613 0,485 

(Nguồn: Báo cáo tài chính của Công ty Giấy Tissue Sông Đuống từ năm 

2004 đến năm 2008) 

Nhận xét:  

- Tỷ suất tự tài trợ:  

 Trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2008 tỷ suất này chưa đến 

50% và tương đối ổn định qua các năm, điều đó chứng tỏ khả năng độc lập 

của doanh nghiệp đối với các chủ nợ chưa cao, phần lớn vốn kinh doanh 

phải đi huy động từ bên ngoài. 



 17  18 
 

Bảng trên cho thấy hệ số khả năng thanh toán tổng quát của doanh 

nghiệp là rất tốt, điều đó chứng tỏ tất cả các khoản huy động từ bên ngoài 

đều có tài sản đảm bảo. Cụ thể năm 2004 doanh nghiệp đi vay 1 đồng thì 

có 1,69 đồng tài sản đảm bảo, đến năm 2008 hệ số này cao hơn năm 2004 

và đạt 1,73 lần nghĩa là doanh nghiệp đi vay 1 đồng thì có 1,73 đồng tài 

sản đảm bảo. 

- Hệ số nợ:                                        

Năm 2004 cứ 1 đồng vốn doanh nghiệp đang sử dụng thì có 0,59 

đồng vốn vay nợ, năm 2005 là 0,61 đồng, năm 2006 là 0,573 đồng, năm 

2007 là 0,599 đồng và năm 2008 là 0,576 đồng. Như vậy hệ số nợ của 

doanh nghiệp tương đối ổn định qua các năm hay nói cách khác tỷ lệ nợ 

phải trả trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp được duy trì ổn định. 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu: 

Số liệu ở bảng trên cho thấy năm 2004 trong 1 đồng doanh thu 

thực hiện có 0,0057 đồng lợi nhuận sau thuế, năm 2005 thì 1 đồng doanh 

thu thực hiện có 0,0072 đồng lợi nhuận sau thuế, năm 2006 là 0.0098 

đồng, năm 2007 là 0,0022 đồng thấp nhất trong các năm và đến năm 2008 

cứ 1 đồng doanh thu thực hiện có 0,0158 đồng lợi nhuận sau thuế gấp hơn 

7 lần so với năm 2007, là năm có tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu 

tăng đột biến và cao nhất trong giai đoạn 2004 – 2008. 

- Hiệu suất sử dụng vốn: 

Trong giai đoạn 2004 - 2008 vốn kinh doanh của công ty đF có sự tăng 

trưởng tốc độ cao, doanh thu thuần cũng tăng lên, nhưng hiệu suất sử dụng 

vốn chưa cao: năm 2004 cứ 1 đồng vốn kinh doanh bình quân sử dụng tạo 

ra 0,912 đồng doanh thu thuần, cao nhất trong các năm; năm 2005 là 

0,812 đồng, năm 2006 là 0,613 đồng, năm 2007 là 0,485 đồng, năm 2008 

là 0,499 đồng. Như vậy các năm từ 2005 đến năm 2008 chỉ tiêu này đều 

giảm. 

2.2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 

Bảng 2.5: 

Tình hình tài sản cố định của công ty Giấy Tissue Sông Đuống 

 giai đoạn 2004 – 2008 

Chỉ  

tiêu 

Năm  

2004 

Năm  

2005 

Năm  

2006 

Năm 

 2007 

Năm

 2008

1. Tổng tài sản 

(nghìn đồng) 

 

141.122.345 

 

163.321.305 

 

223.109.077 

 

285.314.786 323.800.342

2. Nguyên giá 

TSCĐ (nghìn đồng) 

 

87.432.651 

 

99.133.647 

 

121.603.732 

 

182.314.205 201.817.312

3. Khấu hao luỹ kế 

TSCĐ (nghìn đồng) 

 

38.768.603 

 

47.854.042 

 

59.763.259 

 

76.357.614 92.176.945

4. Giá trị còn lại 

của TSCĐ (nghìn 

đồng) 

 

48.664.048 

 

51.279.605 

 

61.840.473 

 

105.956.591 109.640.367

5. Tỷ suất đầu tư 

vào TSCĐ (%) 

 

34,48 % 

 

31,39 % 

 

27,72 % 

 

37,14 % 

6. Hệ số hao mòn 

TSC§ (%) 

 

44,34 % 

 

48,27 % 

 

49,15 % 

 

41,88 % 

(Nguồn: Báo cáo tài chính của Công ty Giấy Tissue Sông Đuống từ năm 

2004 đến năm 2008) 

- Tỷ suất đầu tư vào tài sản cố định. 

                                                          Trong giai đoạn từ 2004 đến năm 2008 giá trị TSCĐ của công ty 

tăng đáng kể với mức tăng trung bình hàng năm khoảng trên 20 %. 

Tỷ suất đầu tư vào TSCĐ ở mức độ ổn định, chỉ tiêu này cao nhất 
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vào năm 2004 là 34,48 % nghĩa là trong 1 đồng giá trị tài sản có 

0,3448 đồng được đầu tư vào TSCĐ.  

- Hệ số hao mòn TSCĐ  

 Hệ số hao mòn TSCĐ của công ty trong giai đoạn từ năm 2004 đến 

năm 2008 bình quân là 45,862 % và có sự thay đổi qua các năm. Năm 

2007 hệ số hao mòn tài sản cố định ở mức thấp nhất là 41,88 % là do công 

ty đF đầu tư rất lớn vào TSCĐ làm cho giá trị TSCĐ tăng lên, vốn cố định 

tăng lên, hệ số hao mòn TSCĐ giảm đi. 

Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định có thể xem xét các chỉ tiêu 

trong bảng sau: 

Bảng 2.6: 

Hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty Giấy Tissue  

Sông Đuống giai đoạn 2004 - 2008  

Chỉ  

tiêu 

Năm  

2004 

Năm  

2005 

Năm  

2006 

Năm 

 2007 

Năm 

 2008 

1. Vốn cố định bình 

quân (nghìn đồng) 

 

52.748.607 

 

68.201.315 

 

84.243.631 

 

117.435.629 

 

129.548.612 

2. Doanh thu thuần 

(nghìn đồng)  

128.750.800 

 

132.680.200 

 

136.760.700 

 

138.270.000 

 

161.798.500 

3. Lợi nhuận sau thuế 

(nghìn đồng)  

734.332 

 

958.596 

 

1.339.940 

 

300.600 

 

2.561.580 

3. Hiệu suất sử dụng 

vốn cố định 

 

2,44 

 

1,95 

 

1,62 

 

1.18 

 

1,25 

4. Hàm lượng vốn cố      

định 0,409 0,513 0,617 0,847 

5. Tỷ suất lợi nhuận 

sau thuế vốn cố định 

(%) 

 

1,39 % 

 

1,40 % 

 

1,59 % 

 

0,256 % 

(Nguồn: Báo cáo tài chính của Công ty Giấy Tissue Sông Đuống từ năm 

2004 đến năm 2008) 

- Hiệu suất sử dụng vốn cố định. 

Trong giai đoạn 2004 -2008 hiệu suất sử dụng vốn cố định năm 

2007 là thấp nhất chỉ đạt 1,18 là do vốn cố định bình quân năm 2007 tăng 

nhanh so với năm 2006 trong khi đó doanh thu thuần năm 2007 so với 

năm 2006 tăng không đáng kể. 

- Hàm lượng vốn cố định 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn cố định  

     2.2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 

Bảng 2.7: 

Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Giấy Tissue  

Sông Đuống giai đoạn 2004 - 2008 

Chỉ 

tiêu 

Năm 

2004 

Năm 

2005 

Năm 

2006 

Năm 

2007 

1. Doanh thu thuần 

(nghìn đồng) 128.750.800 132.680.200 136.760.700 138.270.000 161.798.500

2. Lợi nhuận sau thuế 

(nghìn đồng) 734.332 958.596 1.339.940 300.600 

3. Vốn lưu động bình 

quân (nghìn đồng) 

 

72.315.624 

 

87.163.078 

 

108.219.653 

 

132.724.536 159.236.458

4. Số vòng quay vốn lưu 

động 

 

1,78 

 

1,52 

 

1,26 

 

1,04 
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5. Kỳ luân chuyển vốn 

lưu động (ngày) 

 

202 

 

236 

 

285 

 

346 

 

354 

6. Hiệu suất sử dụng vốn 

lưu động 

 

1,78 

 

1,52 

 

1,26 

 

1,04 

 

1,02 

7. Hàm lượng vốn lưu 

động 

 

0,56 

 

0,66 

 

0,79 

 

0,96 

 

0,98 

8. Tỷ suất lợi nhuận sau 

thuế vốn lưu động 

 

0,01 

 

0.011 

 

0,012 

 

0,0023 

 

0.016 

(Nguồn: Báo cáo tài chính của Công ty Giấy Tissue Sông Đuống từ năm 

2004 đến năm 2008) 

- Số vòng quay vốn lưu động:  

- Kỳ luân chuyển vốn lưu động: 

- Hiệu suất sử dụng vốn lưu động: 

      2.2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của 

Công ty  

         2.2.4.1. Nhóm nhân tố khách quan 

- Thứ nhất, cơ chế điều hành và quản lý của Nhà nước 

- Thứ hai, sự cạnh tranh của sản phẩm ngành giấy trên thị trường      

  2.2.4.2. Nhóm nhân tố chủ quan 

Một là, khả năng tổ chức sản xuất 

Hai là, yếu tố con người 

Ba là, khả năng tài chính của doanh nghiệp 

Bốn là, khả năng quản lý chi phí sản xuất 

2.3. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn của Công ty 

     2.3.1. Những kết quả đạt được 

    2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 

+ Công tác quản lý các khoản nợ phải thu:  

+ Công tác đầu tư, đổi mới trang thiết bị sản xuất, quản lý tài 

sản cố định:  

+ Công tác quản lý chi phí:  

+ Chế độ chính sách của Nhà nước: 

+ Thị trường và sự cạnh tranh trên thị trường: 

+ Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật - công nghệ: 

+ Yếu tố mùa vụ sản xuất và tiêu thụ:  

+  Các yếu tố khách quan khác: 

 

 

 

 

Chương 3 

Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở 

Công ty giấy tissue sông đuống - tổng công ty giấy việt nam 

 3.1. Phương hướng phát triển trong thời gian tới và dự đoán nhu cầu 

vốn kinh doanh của Công ty Giấy tissue Sông Đuống 

     3.1.1. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 

Trong giai đoạn 2010 - 2020 Công ty Giấy Tissue Sông Đuống 

phấn đấu trở thành nhà sản xuất và cung cấp giấy tissue cuộn lớn, tissue 

thành phẩm và gỗ dán hàng đầu Việt Nam. Công ty thực hiện đa dạng hoá 

sản phẩm, hình thành cơ cấu sản phẩm hợp lý, đẩy mạnh đầu tư nâng cao 

giá trị sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá, nâng cao hàm 

lượng trí tuệ trong cơ cấu sản phẩm.  

     3.1.2. Dự đoán nhu cầu vốn của Công ty 
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Trong giai đoạn 2008 – 2010 và các năm tiếp theo nhu cầu vốn 

kinh doanh của công ty rất cấp thiết, dự báo nhu cầu này tăng bình quân 

chung khoảng 25%.  

 3.2. Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công 

ty Giấy tissue Sông Đuống - Tổng công ty Giấy Việt Nam 

       3.2.1. Giải pháp đối với Công ty  

            3.2.1.1. Xác định đúng nhu cầu vốn của công ty từ đó có giải pháp 

huy động vốn thích hợp nhằm giảm chi phí sử dụng vốn 

- Huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu 

- Huy động vốn từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài 

chính 

- Huy động nguồn vốn tín dụng thương mại 

- Huy động vốn thông qua thuê tài chính 

- Huy động vốn từ cán bộ công nhân viên trong công ty 

            3.2.1.2. Định hướng quản lý sử dụng vốn 

            3.2.1.3. Hoàn thiện chương trình Marketing 

            3.2.1.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định 

3.2.1.5. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 

3.2.1.6. Đổi mới phương thức điều hành quản lý sản xuất kinh 

doanh, tăng cường khả năng kiểm soát các nguồn lực tài chính, hoàn 

thiện công tác kiểm toán nội bộ. 

            3.2.1.7. Đẩy nhanh công tác cổ phần hoá 

            3.2.1.8. Nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ trong Công ty 

       3.2.2. Một số kiến nghị đối với Nhà nước 

3.2.2.1. Nhà nước cần tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp 

cận và mở rộng nguồn vốn. 

3.2.2.2. Cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho 

doanh nghiệp hoạt động  

3.2.2.3. Phát triển thị trường tài chính 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

Kết luận 

   Đất nước ta đang trên con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá, gia 

nhập vào nền kinh tế thế giới, phát triển và hội nhập vào quá trình phân 

công lao động quốc tế. Quá trình này có thành công hay không và thành 

công ở mức độ nào sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển và khả năng 

cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. Do đó, tìm kiếm các giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, mà đầu tiên là nâng 

cao hiệu quả sử dụng vốn, một trong những vấn đề quan trọng, cần thiết và 

bức xúc nhất hiện nay của các doanh nghiệp Việt Nam. 

   Nhận thức được điều đó, cũng như các doanh nghiệp khác hoạt động 

trong nền kinh tế thị trường, Công ty Giấy Tissue Sông Đuống đF cố gắng 

rất nhiều trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, trên cơ sở đó, tăng 

cường hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiệu 

quả sử dụng vốn kinh doanh cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa 
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cao, chưa thoả mFn được mục tiêu đề ra. Do đó để đạt được mục tiêu này 

trong thời gian tới đòi hỏi công ty cần phải cố gắng hơn nữa không những 

trong công tác nghiệp vụ mà còn cần phải xây dựng và hoàn thiện kế 

hoạch kinh doanh đặc biệt là kế hoạch huy động và sử dụng vốn hợp lý, 

tiết kiệm, có hiệu quả. Để thực hiện được các giải pháp mà luận văn nêu ra 

cần có sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty. 

Bên cạnh đó cần các chính sách, chiến lược phát triển kinh tế, chính sách 

cải cách hành chính trong nhiều lĩnh vực của Nhà nước. 

Luận văn “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Giấy Tissue 

Sông Đuống - Tổng Công ty Giấy Việt Nam” là kết quả của một quá trình 

nghiên cứu và vận dụng lý luận vào tìm hiểu và phân tích thực trạng quản 

lý, sử dụng vốn ở Công ty Giấy Tissue Sông Đuống.  

Những giải pháp mà luận văn nêu ra hy vọng sẽ có ích và được áp 

dụng linh hoạt vào thực tiễn trong công tác quản lý tài chính tại đơn vị.     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


